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ở nước ta, quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển kinh tế 
thị trường theo định hướng XHCN đã đạt được những thành 
tựu to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, trong đó có 
thành tựu về sự nghiệp giải phóng phụ nữ, thực hiện công 
bằng, bình đẳng giới trong hệ thống chính trị (HTCT). Tuy 
nhiên, bên cạnh những thành tựu về giải phóng phụ nữ rất cơ 
bản trong quá trình tiến tới sự bình đẳng giới, thì vai trò 
tham chính của phụ nữ trong nền chính trị hiện đại vẫn còn 
hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Có nhiều nguyên nhân 
gây cản trở đến sự thăng tiến của phụ nữ trong HTCT, trong 
đó có nguyên nhân từ nhận thức về công bằng giới, bình đẳng 
giới, bất bình đẳng giới, dẫn đến việc tổ chức thực hiện vấn 
đề này còn nhiều nan giải. Đề tài “Nâng cao năng lực lãnh 
đạo của cán bộ nữ trong HTCT ở Việt Nam thời kỳ đổi 
mới” góp phần làm rõ vấn đề trên. Bài viết này giới thiệu một 
số nội dung chủ yếu của đề tài. 

 
1. Công bằng có hai nghĩa: một là, 

công bằng tức là hợp lý; hai là, bình 
đẳng tức là công bằng. Công bằng giới 
phải được xem xét trên ba cấp độ: (1) 
khác biệt giới; (2) bất bình đẳng giới; 
(3) áp bức giới (bất công). Bất bình 
đẳng giới có hai khả năng đó là, bất 
bình đẳng giới nhưng vẫn công bằng, 
ví dụ như, tương quan chức vụ trong 
HTCT, nam trưởng, nữ phó, và ngược 
lại, nữ trưởng, nam phó (tức là hợp lý) 
đều chấp nhận được; mặt khác, bất 
bình đẳng giới đồng nghĩa với bất 
công, ví dụ, nam giới độc chiếm lãnh 
đạo là rất bất công cần được xóa bỏ. 
Như vậy, bình đẳng là công bằng, 

nhưng công bằng không nhất thiết lúc 
nào cũng là bình đẳng.(∗) 

Công bằng giới chấp nhận những 
sự khác biệt, sự không bằng nhau, sự 
không giống nhau về năng lực, thể 
chất, trí tuệ và cả sự ngang bằng 
nhau về quyền cơ bản, và cả về cơ hội 
phát triển của mỗi giới. Bởi vì, trong 
bình đẳng (Equality) thì đương nhiên 
là có công bằng (Equity), nhưng công 
bằng không nhất thiết bao giờ cũng là 
bình đẳng. 

                                                 
(∗)

 TS. Viện Khoa học tổ chức, Ban Tổ chức 
Trung ương. 
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Bình đẳng là sự bằng nhau, còn 
công bằng là sự hợp lý. Sự hợp lý 
bao hàm cả thể trạng bất bình đẳng, 
nhưng chấp nhận được, chịu đựng 
được, tức có nghĩa là bền vững 
(Sustainable). Điều này rất đúng với 
tư tưởng Hồ Chí Minh và phù hợp 
với hệ thống mục tiêu tổng quát của 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của Đảng và Nhà nước ta đó là dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, hiện đại hoá. Do 
đó, quan điểm công bằng giới phải 
vừa là mục tiêu vừa là động lực của 
sự phát triển bền vững, và phải là 
quan điểm cơ bản của định hướng và 
giải pháp nâng cao năng lực lãnh 
đạo của cán bộ nữ trong HTCT. Liên 
Hợp Quốc trong “chiến lược hành 
động cho thập kỷ thứ hai” đưa ra 
năm 1970 cũng đã nêu rõ: “Mục tiêu 
cuối cùng của phát triển cần phải là 
sự cải thiện đời sống một cách bền 
vững đối với cá nhân, thành quả của 
sự phát triển cần được chia sẻ cho 
mọi người. Nếu duy trì đặc quyền, 
để cho sự giàu có và bất công xã hội 
cùng tồn tại, thì phát triển đã thất 
bại trong việc hướng tới các mục tiêu 
quan trọng của mình” (Kabeer, 
1994, 3-4). 

Bình đẳng giới ở đây được hiểu 
là bình đẳng về quyền cơ bản và về 
cơ hội phát triển cho cả nam giới và 
nữ giới, cho nên nếu được bảo đảm 
sẽ là điều kiện, tiền đề cho mục tiêu 
công bằng giới nói chung, và công 
bằng giới được hiểu không những là 
bình đẳng (bằng nhau) mà là hợp lý, 
hợp tình trong những điều kiện lịch 
sử cụ thể. Bình đẳng giới ở đây có 
hai nghĩa: một là, bình đẳng về 
nguyên tắc (mục tiêu bình đẳng); hai 
là, bình đẳng toàn diện (lý tưởng 

bình đẳng). Bình đẳng giới là mục 
tiêu lâu dài, đồng thời, là mục tiêu 
quan trọng của những nỗ lực phát 
triển hệ thống xã hội tổng thể... 
Bình đẳng giới nhấn mạnh tới giá 
trị, vị trí của những nguyên tắc dân 
chủ và các quyền cơ bản của con 
người, cho cả phụ nữ và nam giới, vì 
mục tiêu no ấm, bình đẳng, tiến bộ, 
hạnh phúc. Những nguyên tắc về 
bình đẳng giới cũng được thế giới 
thừa nhận, đó là: 1. Bình đẳng giới 
tỷ lệ thuận với phát triển kinh tế, xã 
hội trong nông nghiệp và nông thôn; 
2. Bình đẳng giới nhất quán với 
quan điểm phát triển trên cơ sở tạo 
quyền; 3. Bình đẳng giới là biểu 
hiện của công bằng trong phát triển 
kinh tế, xã hội và phát triển con 
người; 4. Phụ nữ và nam giới, trẻ em 
gái và trẻ em trai là những đối tác 
bình đẳng trong quá trình phát 
triển của quốc gia (6).  

Bình đẳng giới trong HTCT tức 
là làm sao cho cả hai giới phát huy 
được các quyền cơ bản và cơ hội cơ 
bản, điều kiện thuận lợi để phát 
triển. ở Thụy Điển, bình đẳng giới 
được xem như một nguyên tắc 
chung, thống nhất không thể thiếu 
trong đường lối chính trị của các 
đảng phái, cơ chế, chính sách của 
nghị viện, chính phủ và được nhân 
dân nhiệt tình ủng hộ... Về đại thể, 
phụ nữ lãnh đạo ở Thụy Điển có 
nhiều cơ hội và điều kiện để phát 
huy các quyền của mình như nam 
giới và có năng lực lãnh đạo thực sự 
không thua kém nam giới.  

Quan điểm chính trị bình đẳng 
giới có hai bình diện: (1) quyền cơ 
bản, cơ hội cơ bản; (2) tự do lựa chọn 
cơ hội bình đẳng, sân chơi bình đẳng 
trong HTCT. Bình đẳng các quyền 
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cơ bản được thể hiện rõ trong Hiến 
pháp, pháp luật của Việt Nam và 
các Công ước quốc tế về các quyền 
kinh tế, xã hội và văn hóa; các 
quyền dân sự và chính trị. Bình 
đẳng cơ hội phát triển, đây là điểm 
then chốt trong quan niệm mới về 
công bằng. Quyền lực và quyền uy 
không còn là độc quyền của nam 
giới. Cách mạng nữ quyền là nội 
dung không tách rời của vấn đề 
quyền con người. Thuyết nữ quyền 
macxít cũng đã chỉ rõ, bất cứ ai, đặc 
biệt là phụ nữ, đều không đạt được 
những cơ hội thật sự bình đẳng 
trong một xã hội có giai cấp khi của 
cải vật chất sản xuất ra bởi một số 
đông không có quyền hành lại nằm 
trong tay một số ít đầy quyền lực. 

2. Tiếp theo, kết quả khảo sát 
thực tế(*) của đề tài đã chỉ rõ những 
mô hình công bằng, bình đẳng giới 
trong HTCT. Điển hình như, mô 
hình công bằng giới của tỉnh Tuyên 
Quang (luôn bảo đảm tính bền vững 
của cán bộ nữ qua từng nhiệm kỳ); 
mô hình luân phiên lãnh đạo ở 
nhiều nơi, thí dụ, xã Ea Tiêu, huyện 
Kr«ng Ana, tỉnh §¨k L¨k (nhiệm kỳ 
này nữ làm bí thư đảng uỷ, nam làm 
chủ tịch, nhiệm kỳ trước nữ làm chủ 
tịch và nam làm bí thư); mô hình 
cân bằng quyền lực giới của Thụy 
Điển (hướng tới không chỉ về mặt số 
lượng mà cả về mặt chất lượng, vị 
thế và vai trò thủ trưởng sẽ bù đắp 
cho sự thiếu hụt về số lượng). Theo 
cách này, hai giới không loại trừ 
                                                 
(*)

 Trong bài viết này các số liệu định tính 
và định lượng lấy trong kết quả nghiên cứu 
đề tài độc lập cấp nhà nước về "Nâng cao 
năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ 
thống chính trị" của Ban Tổ chức Trung 
ương năm 2004 (7). 

nhau, bởi vì mỗi giới có đặc trưng 
nổi trội khác nhau sẽ là bổ trợ cho 
nhau. Theo triết lý âm- dương, trong 
âm có dương và trong dương có âm, 
một tập thể lãnh đạo biết dung hòa 
hai cái (âm - dương) là một tập thể 
lãnh đạo thực sự có văn hóa tổ chức 
hợp tình, hợp lý.  

Quan điểm công bằng giới vận 
dụng vào phân tích tiêu chuẩn cán bộ 
cho thấy, tiêu chuẩn là như nhau, 
tham gia vào quá trình đào tạo như 
nhau thì phải được hưởng lương như 
nhau. Còn một số lĩnh vực khác như 
trong quân sự, lao động nặng nhọc, 
độc hại… thì do khác biệt tự nhiên 
phụ nữ không thể đòi hỏi bình đẳng 
bằng nhau với nam giới. Cũng như 
vậy, quyền bầu cử, ứng cử là như 
nhau, nhưng khi phân công quyền 
lực lại khác nhau, người làm chủ 
tịch, giám đốc khác với người cán bộ, 
nhân viên bình thường. Tất cả các 
nghị sĩ (đại biểu) Quốc hội là như 
nhau, nhưng khi phân công quyền 
lực, thì vai trò, vị thế của ông Chủ 
tịch Quốc hội hoàn toàn khác với vai 
trò, vị thế của ông đại biểu Quốc hội 
bình thường... Như vậy, bình đẳng là 
công bằng, nhưng công bằng không 
nhất thiết lúc nào cũng là bình đẳng. 
Xét từ góc độ lãnh đạo, quản lý trong 
HTCT, mô hình công bằng giới chính 
là sự bổ trợ năng lực ưu trội của hai 
giới với nhau. Thí dụ, nữ giới ưu trội 
ở tính nghiêm túc, cẩn thận, chu đáo, 
cụ thể, thuyết phục, còn nam giới ưu 
trội ở tầm nhìn chiến lược cơ bản, 
lâu dài, năng động, quyết đoán... 
Đây là những đặc trưng của mỗi giới 
mà quá trình xây dựng mô hình 
công bằng giới trong HTCT cần phải 
được quan tâm nghiên cứu. 
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Bảng 1: Đánh giá về năng lực tham mưu của cán bộ nam và cán bộ nữ (%) 

 Nữ trội hơn Nam trội hơn Như nhau Tổng 

 
Số 

trường 
hợp 

Tỷ lệ % 
Số 

trường 
hợp 

Tỷ lệ 
% 

Số 
trường 
hợp 

Tỷ lệ 
% 

Số 
trường 
hợp 

Tỷ lệ 
% 

Luôn có ý tưởng mới 144 12.1 620 51.9 430 36.0 1194 100.0 
Phân tích được vấn đề, 
tình hình thực tiễn 114 9.5 449 37.5 633 52.9 1196 100.0 

Có khả năng diễn đạt 315 26.4 372 31.2 505 42.4 1192 100.0 

ưa ra cách giải quyết 
có hiệu quả 

137 11.5 400 33.5 656 55.0 1193 100.0 

Có khả năng thuyết 
phục 864 72.7 70 5.9 254 21.4 1188 100.0 

         

Hoạt động chính trị là một lĩnh 
vực đặc thù của đời sống xã hội, của 
các quan hệ người. Nó rất cần tới sự 
có mặt, sự tham gia nhập cuộc của 
giới nữ, trước hết, là sự cân bằng 
giới như một sự cân bằng tâm lý, 
sau nữa, nó bổ sung lẫn cho nhau 
trong cơ cấu giới, tạo ra sự hài hoà 
trong phát triển. Chính điều đó, tự 
nó đã khách quan hoá vai trò của 
phụ nữ trong chính trị. Điều không 
thể phủ nhận, phụ nữ tiềm tàng 
những khả năng, tài năng để đáp 
ứng những đòi hỏi của công tác lãnh 
đạo, quản lý. Đặt vào một mặt bằng 
chung về điều kiện, môi trường, 
hoàn cảnh, phụ nữ không có trở ngại 
gì đáng kể so với nam giới để thể 
hiện năng lực trong hoạt động chính 
trị. Đó là chưa nói tới độ nhạy cảm, 
tính thiết thực, cẩn thận, chu đáo, 
trách nhiệm với công việc vốn là một 
lợi thế so sánh của phụ nữ làm cho 
họ tham chính có hiệu quả (Xem 
bảng 1). 

Qua số liệu khảo sát ở Bảng 1 
cho thấy, có những chỉ báo về tham 
mưu ở nam trội hơn ở nữ, hoặc cả 
hai như nhau. Riêng đối với năng 
lực “có khả năng thuyết phục”, nữ 

trội hơn nam chiếm tỷ lệ rất cao 
72,7%; nam trội hơn chỉ có 5,9%; 
như nhau 21,4%. Kết quả định tính 
cũng khẳng định thêm điều đó: “... 
Năng lực tham mưu tùy theo tính 
cách của từng người, nhưng đối với 
cán bộ nữ khả năng tham mưu tốt, 
khả năng tổ chức thực hiện phần 
đông là tốt..." (7). Như vậy, ở năng 
lực này, giới cán bộ nữ có thể phấn 
đấu ngang bằng thậm chí có thể hơn 
so với giới cán bộ nam. Ngoài ra, ưu 
trội của phụ nữ còn thể hiện ở các 
năng lực kiểm tra, giám sát, tổ chức 
thực hiện các quyết định, lắng nghe 
ý kiến bàn bạc dân chủ, phòng chống 
tham ô, tham nhũng, lãng phí v.v... 

Điều đáng quan tâm đó là, bên 
cạnh các mô hình bảo đảm được sự 
công bằng giới, vẫn tồn tại những 
mô hình còn có sự bất bình đẳng giới 
trong HTCT. Thí dụ như, mô hình 
độc quyền nam giới. Kết quả khảo 
sát của Đề tài cho thấy, hầu hết các 
Bộ không có nữ lãnh đạo chủ chốt 
(trừ Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội và Bộ Y tế) như “… Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư không có phụ nữ 
lãnh đạo cấp bộ, vụ trưởng nữ chiếm 
5,4%, phó vụ trưởng nữ chiếm 
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16,2%)(*)(11); Bộ Nội vụ (làm công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán 
bộ...) lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán 
bộ, Vụ Đào tạo bồi dưỡng không có 
phụ nữ”(**)... (10). Câu hỏi đặt ra rất 
cần có lời giải đáp đó là, vì sao ở 
những cấp bậc, chức vụ quan trọng 
có tính ra quyết định trong HTCT 
phụ nữ không có hoặc thiếu năng lực 
lãnh đạo, quản lý? Phải chăng do 
phụ nữ không có năng lực cao cấp 
trong HTCT?. Trên thế giới, mặc dù 
ở nhiều nước, người ta đã đạt được 
một số tiến bộ quan trọng trong sự 
nghiệp giải phóng phụ nữ, thực hiện 
bình đẳng giới, song phụ nữ vẫn 
chưa được hưởng đầy đủ các quyền 
và lợi ích được nêu trong pháp luật 
quốc gia và quốc tế. Trong lĩnh vực 
chính trị - xã hội vẫn tồn tại bất 
bình đẳng giới làm cho phụ nữ 
không có hoặc nếu có thì cũng rất ít 
trong các cơ quan dân cử như trong 
Quốc hội, Hội đồng nhân dân các 
cấp. “Phụ nữ vẫn có rất ít đại diện 
trong bộ máy điều hành chính phủ. 
Không ở khu vực đang phát triển 
nào mà phụ nữ chiếm trên 8% số vị 
trí bộ trưởng vào năm 1998” (8). Từ 
trước cho đến nay chưa một quốc gia 
nào trên thế giới được công nhận đã 
đạt bình đẳng nam nữ (9). Mặc dù 
hệ thống luật pháp tuân thủ nguyên 
tắc bình đẳng giới và nhà nước cam 
kết bảo đảm cho người dân các 
quyền tự do và bình đẳng thì phụ nữ 
vẫn chưa được hưởng đầy đủ các 
quyền đó. Phụ nữ vẫn chưa hoàn 
toàn bình đẳng với nam giới, nhất là 
cơ hội tiếp cận các nguồn lực, tiếng 
nói và quyền đại diện (WB, 2001) 
trong HTCT. ở Việt Nam cũng vậy, 
không có hoặc thiếu vắng phụ nữ cấp 

                                                 
(*)

 Số liệu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2004. 
(**)

 Bộ Nội vụ, 2004. 

ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng, 
Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch, 
Phó chủ tịch Quốc hội... Ngoài ra, 
phụ nữ thiếu năng lực cạnh tranh, 
năng lực toàn diện, thiếu tính bền 
vững và hiệu quả cao để có thể đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị 
trường, hội nhập kinh tế quốc tế 
hiện nay... Nói tóm lại, vì phụ nữ có 
quá nhiều rào cản từ phía xã hội, gia 
đình, văn hóa truyền thống, phong 
tục, tập quán. Đặc biệt là sự nhận 
thức, định kiến của xã hội, của nam 
giới còn rất lâu mới có thể giải 
phóng được tư tưởng trọng nam 
khinh nữ... ở Việt Nam, những rào 
cản văn hóa truyền thống, tập tục 
phong kiến ảnh hưởng rất sâu đậm 
đến việc tham gia chính trị của phụ 
nữ. Người dân có thể chấp nhận 
nam giới đi sớm về khuya, ngồi xem 
ti vi, đọc báo…, cái chuẩn mực mà 
từ bao đời nay áp vào nam giới được 
coi là chuyện bình thường, còn đối 
với phụ nữ, ít ai chấp nhận được 
hành vi này, thường thì họ phải làm 
việc cơ quan, gia đình gấp hai, ba, 
bốn… lần so với nam giới. Những 
tàn dư phong kiến phân biệt đối xử 
với phụ nữ, nhất là ở vùng sâu, vùng 
xa, còn có hiện tượng công khai, 
ngang nhiên bộc lộ... Tư tưởng 
“trọng nam khinh nữ” đã ăn sâu vào 
trong tiềm thức của mỗi người, ngay 
cả trong giới nữ vẫn còn phê phán 
nhau, chẳng hạn câu chuyện “mẹ 
chồng, nàng dâu” vẫn còn tiếp diễn, 
trong phong trào phụ nữ “giỏi việc 
nước, đảm việc nhà” vẫn còn dấu vết 
của định kiến giới, coi “việc nhà” là 
việc của đàn bà, con gái. Phụ nữ vẫn 
bị “thách thức kép”: ở nhà thì việc 
nội trợ là việc của đàn bà, con gái; 
còn ở cơ quan thì việc làm quan là 
việc của đàn ông, con trai. Đây là áp 
lực xã hội mang tính hệ thống, 
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khiến cho thành tích phụ nữ tham 
chính bị hạn chế, tăng trưởng chậm, 
không liên tục. Nói chung, văn hoá 
truyền thống, phong tục tập quán, 
lối suy nghĩ bao đời nay ít thay đổi, 
mặc dù chúng ta bước vào hiện đại 
hoá nhưng cái tâm tính, sở thích, 
cách suy nghĩ vẫn chưa theo kịp 
trình độ văn minh của xã hội, đặc 
biệt ở những vùng nông thôn. Vì 
vậy, cần phải có chiến lược tuyên 
truyền sâu rộng trong xã hội: thay 
đổi nhận thức của mọi người, đặc 
biệt của nam giới mới có thể đạt 
được về sự công bằng, bình đẳng giới 
trong chính trị cũng như ngoài xã 
hội. 

3. Một số giải pháp thực hiện  

Bình đẳng giới là một trong các 
nguyên tắc cơ bản của mọi xã hội 
dân chủ cũng như của loài người 
tiến bộ trên thế giới nhằm phấn đấu 
cho công bằng xã hội và quyền tự do 
của con người. Để thực hiện thắng 
lợi mục tiêu này, Đề tài nêu ra một 
số giải pháp sau: 

- Nâng cao nhận thức, quan điểm 
về công bằng, bình đẳng giới trong 
HTCT và trong toàn xã hội. 

- Đa dạng hóa giá trị, tăng quyền 
và mở rộng cơ hội lựa chọn cho cả 
hai giới một cách hợp lý, để hai giới 
có thể phát huy mọi tiềm năng, sức 
lực của mình đóng góp cho sự phát 
triển bền vững của xã hội. 

- Hoàn thiện khung khổ pháp lý 
về công bằng, bình đẳng giới trên cơ 
sở xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, 
chỉ số giám sát cụ thể. Tiếp tục hoàn 
thiện bộ luật bình đẳng giới, cải 
cách, đổi mới hệ thống pháp luật để 
nâng cao tính dân chủ, công bằng 
cho người dân, nhất là phụ nữ.  

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách 
hỗ trợ thích đáng dưới dạng luật 
định hoặc các văn bản quy định dưới 
luật nhằm giúp cán bộ nữ giải phóng 
khỏi gánh nặng gia đình, chia sẻ 
một phần công việc nội trợ, bếp nóc, 
chăm sóc con cái để cho người cán bộ 
nữ có nhiều thời gian, sức lực tham 
gia vào các công việc xã hội, làm 
chuyên môn, lãnh đạo, quản lý. 

- Xã hội hoá công tác cán bộ nữ, 
trong đó nâng cao vai trò to lớn của 
Hội Liên hiệp phụ nữ và ủy ban vì 
sự tiến bộ của phụ nữ. Coi nguyên 
tắc thực hiện công bằng, bình đẳng 
giới trở thành lẽ sống của tất cả mọi 
người, trong toàn xã hội.  

- Thành lập bộ phận cán bộ 
chuyên trách công tác cán bộ nữ 
trong Ban tổ chức cấp uỷ, chính 
quyền, đoàn thể các cấp từ trung 
ương đến địa phương. Trước mắt, 
thành lập bộ phận chuyên trách 
công tác công bằng trong Ban Tổ 
chức Trung ương giúp tham mưu 
làm tốt công tác này. 

- Xây dựng mô hình lãnh đạo cân 
xứng giới hay còn gọi là hài hòa giới 
trong HTCT giai đoạn 2006 - 2010 
và tầm nhìn xa hơn 2020. Trước hết, 
giải pháp đột phá vào khối Đảng 
(cấp trung ương và cấp cơ sở xã, 
phường) theo hướng: 1. về nhân sự 
lãnh đạo nam có thể làm cấp trưởng, 
nữ có thể làm cấp phó, hoặc ngược 
lại, thử nghiệm mô hình luân phiên 
làm cấp trưởng (bí thư, chủ tịch); 2. 
về số lượng cơ cấu theo tỷ lệ hài hòa 
giới (nam làm cấp trưởng thì tỷ lệ 
nữ làm cấp phó cao hơn, và ngược 
lại, nữ làm cấp trưởng thì tỷ lệ nam 
làm cấp phó cao hơn). Những mô 
hình này phải được nghiên cứu cả về 
lý thuyết và thực tiễn để nhân rộng 
trong toàn HTCT. 
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